TIẾNG VIỆT 2

Đọc bài “Bé nhìn biển”, sách Tiếng Việt 2, Tập 2, trang 65, hoàn thành các bài tập dưới đây:
( Khoanh tròn chữ cái trước những  câu thơ nào cho thấy biển rất rộng ?


a. Tưởng rằng biển nhỏ
                         b. Như con sông lớn

        Mà to bằng trời

                    Chỉ có một bờ

    c. Phì phò như bể

        Biển mệt thở rung

( Khoanh tròn chữ cái trước những câu thơ nào cho thấy biển rất giống như trẻ con ?
a.  Bãi giằng với sóng                         b. Phì phò như bể

          Chơi trò kéo co
Biển mệt thở rung


    c.   Nghìn con sóng khỏe
Lon ta lon ton

3/ Em có thích biển trong bài thơ này không ? Vì sao ?
................................................................................................................................................................................................................................................................

4/ Từ chỉ hoạt động trong câu “ Còng giơ gọng vó”



a. gọng vó


b. còng


c. giơ
5/ Bộ phận câu được gạch dưới trong câu: “Nghỉ hè, bố dẫn bé đi biển.” Trả lời câu hỏi:


a. Ở đâu ?


b. Vì sao ?


c. Khi nào ?
6/ Bộ phận câu được gạch dưới trong câu: “Em bé thích biển vì biển được tả giống trẻ con” trả lời câu hỏi:


a. Ở đâu ?


b. Vì sao ?


c. Khi nào ?

Chính tả ( nghe viết )

Bài “Sơn Tinh Thủy Tinh” trang 60, viết đoạn 1
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tập làm văn

Viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 6 câu nói về một con vật mà em thích.

Gợi ý:

· Đó là con gì? Ở đâu ? ( chó, mèo, chim, gà, vịt, ngỗng,...)
· Hình dáng con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật ?
· Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu ?
· Lợi ích của con vật đó.

· Tình cảm của em đối với con vật đó.
Bài làm

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chính tả ( nghe viết )

Bài “Bé nhìn biển” trang 65, viết cả bài.
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TIẾNG VIỆT 2

Đọc bài “Tôm Càng và Cá Con”, sách Tiếng Việt 2, Tập 2, trang 68, hoàn thành các bài tập dưới đây:
Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
( Dòng nào dưới đây nêu đủ những việc “Cá Con làm quen với Tôm Càng”
    a. Tự giới thiệu mình là Cá Con.

    b. Tự giới thiệu mình, hỏi về chỗ ở của Tôm Càng.

    c. Tự giới thiệu mình, hỏi thăm nơi Tôm Càng ở, giải thích Cá Con cùng ở dưới nước với Tôm Càng.

( Điền vào chỗ trống:

    - Từ ngữ chỉ 2 tác dụng của đuôi Cá Con:  .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- Từ ngữ chỉ tác dụng của vẩy Cá Con: .....................................................................................................................

.....................................................................................................................
( Gạch dưới những từ chỉ về đức tính tốt của Tôm Càng:
     a. yêu quý bạn               b. nhanh nhẹn                 c. dũng cảm

     d. thông minh                e. thật thà                        g. tài giỏi

( Em học được ở nhân vật Tôm Càng ……………………..................................

....................................................................................................................

( Từ chỉ đặc điểm (tính chất) trong câu: “Tôm Càng nhanh nhẹn, thông minh cứu bạn thoát nạn.”



a. nhanh nhẹn, thông minh



b. cứu, thoát



c. Tôm Càng, bạn
( Bộ phận câu được gạch dưới trong câu: “Vì toàn thân phủ một lớp vẩy, Cá Con va vào đá cũng không đau?”



a. Ở đâu ?


b. Vì sao ?


c. Khi nào ?

TIẾNG VIỆT 2

Đọc bài “Sông Hương”, sách Tiếng Việt 2, Tập 2, trang 72, hoàn thành các bài tập dưới đây:
( Gạch dưới các từ chỉ màu sắc khác nhau của phong cảnh sông Hương được miêu tả trong bài


xanh thẳm        xanh thắm       xanh biếc         xanh non        xanh rờn

Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

( Vào mùa hè và đêm trăng, sông Hương chuyển từ màu xanh thành những màu gì ?


     a. màu đỏ và màu hồng        b. màu hồng và màu vàng        c. màu vàng 

( Sông Hương có những ích lợi gì đối với thành phố Huế ?  Khoanh các ý trả lời đúng: 
a. Làm cho thành phố có màu xanh.

b. Làm cho không khí thành phố trở nên trong lành.
c. Làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa.
d. Làm tươi tốt những cây hoa phượng vĩ ở hai bờ sông.
e. Làm cho thành phố có một vẻ êm đềm.

( Bộ phận câu được gạch dưới trong câu: “Sông Hương là dòng sông đẹp, nổi tiếng ở Huế”  trả lời câu hỏi:


a. Ở đâu ?


b. Thế nào ?

c. Khi nào ?
( Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào ? trong câu: “Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ.”



a. nở đỏ rực 2 bên bờ



b. hoa phượng vĩ



c. Mỗi mùa hè tới
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